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Toán

TiÕt 31 : Luyện tập

I. Mục tiêu: 

     Giúp HS củng cố về:

-Kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ, biết thử lại phép cộng, phép trừ.

- Giải bài toán có lời văn để tìm thành phần của phép cộng hoặc phép trừ chưa biết.

- GD cho HS lòng yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học: 

· VBT. 

· Bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ :(4’)
  - 2 HS lên bảng đặt tính rồi tính, HS dưới lớp làm nháp            
  - Nêu các bước khi thực hiện cộng ( trừ ) hai số tự nhiên.

- Nhận xét, cho điểm
B. Luyện tập:(32’)
*Bài 1:

 a.  GV nêu phép cộng:   2 416 + 5 164

- Gọi HS lên bảng đặt tính rồi thực hiện phép tính.

-HD cho HS cách thử lại:Lấy tổng trừ đi một số hạng(Gọi 1 HS lên đặt tính rồi tính:

 7 580 – 2 416) nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép cộng đã thực hiện đúng.

- GV theo dõi, giúp HS yếu.

b. Lớp tự làm phần b

- 3 HS lên bảng, lớp làm bảng con.

-Nhận xét, đối chiếu kết quả.

- GV chốt cách thử lại của phép cộng :SGK

*Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV cùng HS phân tích mẫu

- HS làm tương tự bài 1.

- 3 HS làm bảng lớp

- GV cùng lớp nhận xét, chốt kết quả.

- GV chốt cách thử lại phép trừ: SGK - 41

*Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS làm bài

- 2 HS lên bảng làm

- Nhận xét, chữa bài

- GV chốt: củng cố cho HS cách tìm số hạng(số bị trừ) chưa biết.

*Bài 4:

- Gọi HS đọc bài toán

-Bài toán cho biết gì?

-Bài toán hỏi gì?

- HS làm bài VBT, 1 HS làm bảng nhóm

- GV chấm, nhận xét một số bài.

-Treo bảng phụ ghi sẵn lời giải cho HS đối chiếu, chữa bài.

*Bài 5:

-Gọi HS đọc yêu cầu 

- GV gợi ý cho HS khá, giỏi làm.

C.Củng cố, dặn dò:(3’)
- GV cho HS hệ thống nội dung bài học.

- Về hoàn thành bài

-Dặn ôn bài, chuẩn bị bài sau.

	· 457 009 + 32 655 = 489 964

· 100 000 – 98 321 = 1 679

1. Thử lại phép cộng

- HS lên bảng đặt tính và tính.

         2 416        Thử lại         7 580 

     + 5 164                        -   2 416
        7 580                            5 164

-HS tự nêu cách thử lại phép cộng

    35 462     thử lại  62 981            62 981

+ 27 519               - 35 462          - 27 519

    

    62 981                 27 519            35 462

2. Thử lại phép trừ.

4 025     thử lại :  3 713

                -   312                +    312

 

                 3  713                   4 025

- HS nhắc lại

3. Tìm x:

x + 262 = 4 848               x - 707=3 535              

           x = 4 848 – 262     x         = 3 535+707          

           x = 4 586               x         = 4 242

-HS nêu cách tìm các thành phần chưa biết của phép tính.

4. Tóm tắt:

+Nói Phan-xi-p¨ng cao: 3 143 m

+Núi Tây Côn Lĩnh cao:2 428 m

-Núi nào cao hơn và cao hơn ? m

Bài làm :

Ta có: 3 143 > 2 428. Vậy: Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh

Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh số mét là:

3 143 – 2 428 = 715 (m)

Đáp số : 715 m

5. Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

- Tìm số lớn nhất có 5 chữ số

- Tìm số bé nhất có 5 chữ số 

- Tính hiệu   ( ĐS : 89 999 )


Tập đọc
Tiết 13: Trung thu độc lập

I. Mục đích, yêu cầu :

- Đọc trơn toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn.

- Hiểu các từ ngữ trong bài

- Hiểu ý nghĩa của bài: tình thương yêu các em nhỏ của anh chiến sĩ, mơ ước của anh về tương lai của các em trong đêm trung thu độc lập đầu tiên của đất nước.

II. Đồ dùng dạy học :


- Tranh minh hoạ bài tập đọc

           - Tranh nông trường Ba Vì để giải nghĩa từ “nông trường “.

           - Tranh đồng lúa màu mỡ, phì nhiêu, tàu vận chuyển lớn,...

           - Bảng phụ viết đoạn 2 luyện đọc
III. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài:

- Xác định giá trị.

- Đảm nhận trách nhiệm ( Xác  định giá trị của bản thân)

IV. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

-  Trải nghiệm, thảo luận nhóm, Đóng vai ( đọc theo vai)

V. Hoạt động dạy – học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoat đông hoc

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Gọi HS đọc phân vai truyện  “Chị em tôi”.

- Nêu ý chính của bài?

- Nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới (32’)

1. Giới thiệu bài (1-2’)

- GT chủ điểm: “Trên đôi cánh ước mơ”.

- Giới thiệu bài:” Trung thu độc lập” qua tranh minh họa.

3. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:

a)  Luyện đọc (10’)

 - 1 HS đọc bài

- GV chia đoạn : 3 đoạn

- Học sinh nối tiếp đọc đoạn lần 1:


+ Sửa phát âm, ghi bảng từ sai phổ biến

           +Ngắt nghỉ từ, câu dài cho HS

- HS đọa thầm chú giải

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giảI nghĩa từ : “ Tết trung thu độc lập, trại,  trăng ngàn, nông trường”. GiảI nghĩa thêm từ “Vằng vặc”: sáng trong, không một chút gợn.

- HS đọc nối tiếp lần 3, cho điểm HS đọc yếu.

- HS đọc theo cặp

- GV đọc mẫu

b)   Tìm hiểu bài (12’)
* Đoạn 1:

- HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi:

? Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào?

? Trăng trung thu độc lập có gì đẹp?

- Nêu ý chính đoạn 1?

* Đoạn 2,3:

- HS đọc đoạn 2,3 trả lời câu hỏi:

? Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao?

? Vẻ đẹp đó có gì khác so với đêm trung thu độc lập?

- Nêu ý chính của đoạn này?

? Cuộc sống hiện nay, theo em có gì giống với mong ước của anh chiến sĩ năm xưa?

- GV treo tranh, giảng tranh: đồng lúa, những con tàu lớn….

? Đất nước ta hiện nay còn có nhiều điều còn vượt qua cả ước mơ của anh chiến  sĩ  nữa?

? Em mơ ước đất nước ta mai sau sẽ phát triển ntn?

- GV chốt: Đó là những ước mơ đẹp, cần học tập tốt để mai sau xây dựng đất nước.

? Nêu ý nghĩa toàn bài?

- GV ghi ý chính, HS nhắc lại

 * KNăng: - Xác định giá trị. Đảm nhận trách nhiệm ( Xác  định giá trị của bản thân)

c. Đọc diễn cảm (9’)

? Nêu giọng đọc của bài?

- Gv hướng dẫn  đọc diễn cảm đoạn 2 thể hiện được tình cảm , mơ ước của anh chiến sĩ.

? Cần nhấn giọng ở những từ ngữ nào?

- GV gạch chân từ nhấn giọng

- 3 HS thể hiện lại đoạn 2

- Nhận xét, cho điểm

C.  Củng cố, dặn dò (5’)

? Bài văn cho thấy tình cảm của anh chiến sĩ với các em nhỏ như thế nào?

? Chúng ta cần có tình cảm như thế nào đối với anh bộ đội?

- GV chốt nội dung bài.

* GDQTE: Quyền được GD về các giá trị.
- HS hát bài “ Rủ nhau đi phá cỗ, rước đèn trong đêm trăng…”

- Nhận xét tiết học.
- Về xem bài “ ở vương quốc tương lai”.


	- 4 HS đọc bài

- 1 HS trả lời

+Đoạn 1: 5 dòng đầu

+Đoạn 2: “Anh nhìn trăng. . .to lớn, vui tươi.”

+Đoạn 3: Còn lại

* Câu dài :

   “Đêm nay / anh đứng gác ở trại. Trăng ngàn và gió núi bao la / khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu / và nghĩ tới các em. “

    “ Anh mừng cho các em vui Tết trung thu độc lập đầu tiên / và anh mong ước ngày mai đây, những tết trung thu tươi đẹp hơn nữa / sẽ đến với các em.”

1. Cảnh đẹp trong đêm trung thu độc lập đầu tiên:

- Vào thời điểm anh đứng gác trong đêm trung thu độc lập đầu tiên.

- Trăng đẹp vẻ đẹp của núi sông tự do, độc lập.

2. Mơ ước của anh chiến sĩ về tương lai tươi đẹp của đất nước:

- Dưới ánh trăng, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện. . .nông trường to lớn, vui tươi.

- Đó là vẻ đẹp của đất nước đã hiện đại, giàu có hơn rất nhiều so với những ngày độc lập đầu tiên.

- Mơ ước của anh chiến sĩ năm xưa đã thành hiện thực: nhà máy điện, nhiều con tàu lớn. . .

· . . .

- Internet, cầu truyền hình,…

- HS tự trả lời

- Tình thương yêu các em nhỉ của anh chiến sĩ, mơ ước của anh về tương lai của các em trong đêm trung thu độc lập đầu tiên của đất nước.

- Giọng nhẹ nhàng, tự hào, thể hiện tình cảm của anh chiến sĩ.

 * Đoạn 2 :

   “Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai...

    Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nươc đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm cùng với nông trường to lớn, vui tươi.”
- HS  trả lời




Chính tả

TiÕt 7: Gà Trống và Cáo
I. Mục đích, yêu cầu :
- Nhớ viết lại chính xác, trình bày một trích đoạnhà trường rong bài thơ Gà Trống và Cáo.

- Tìm đúng, viết đúng chính tả những tiếng bắt đầu là tr/ch hoặc ươn/ương để điền vào chỗ trống hợp với nghĩa đã cho.

II. Chuẩn bị:  Bảng phụ , VBT
III. Hoạt động dạy-học chủ yếu :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (4’)

- Viết 4 từ láy bắt đầu là s, bắt đầu là x
- Nhận xét bài viết

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài (1’)

2. Hướng dẫn học sinh nhớ-viết.

-  1-2 em đọc HTL bài thơ

- GV đọc đoạn cần viết

- Nêu nội dung bài viết?

* GDQTE: Quyền được giáo dục về các giá trị (thật thà, trung thực).

- HS nêu cách trình  bài thơ

- HS viết đoạn thơ theo trí nhớ, tự soát lại bài.

- GV chấm bài- nêu nhận xét

3. Hướng dẫn HS làm BT chính tả

- Gv nêu yêu cầu bài tập

- HS làm bài tập vào vở BT

- GV dán 3-4 tờ phiếu

- Chia 4 nhóm chơi tiếp sức

- Nhận xét bài làm của HS
C.  Củng cố, dặn dò: 3’
-  Củng cố nội dung bài. Nhận xét tiết học

- Về viết lại cho đẹp


	- Ghi tên bài vào giữa dòng

+ Dòng 6 lùi vào 1 « li

+ dòng 8 viết sát lề

Bài tập 2: 

 a) Điền Tr/ch :

-  trí tuệ, phẩm chất, trong lòng đất, chế ngự, chinh phục, vũ trụ, chủ nhân.

b,Điền ươn / ương

- bay lượn, vườn tược, quê hương, đại dương, tương lai, thường xuyên, cường tráng.


Đạo đức
                                    Tiết 7: Tiết kiệm tiền của (T1)
 I. Mục tiêu: 

- Nêu được VD về tiết kiệm tiền của.

- Biết được ích lợi của việc tiết kiệm tiền của.

- Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện nước, ...trong cuộc sống hàng ngày.

- GDHS biết trân trọng giá trị các đồ vật do con người làm ra.

*GDMT: Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước…trong cuộc sống hằng ngày cũng chính là một biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

* GĐSTKNL: Sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng như điện, nước, xăng dầu, than đá…chính là tiết kiệm tiền của cho bản thân, gia đình và đất nước.

* GD TTHCM: Giáo dục cho học sinh đức tính tiết kiệm theo gương Bác Hồ.
III. KNS  giáo dục trong bài: 

· Tranh luận, phê phán việc lãng phí tiền của.
· Kĩ năng lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân.

II. Đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ ghi tình huống.
HS: Giấy màu xanh - đỏ- vàng. Bìa 2  mặt xanh, đỏ.   
  IIi. PhƯƠNG PHÁP ĐƯỢC SỬ DỤNG:

-  Tự nhủ, đóng vai, thảo luận nhóm, dự án..

III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. ổn định: (1’)Chuyển tiết.

2. Bài cũ: (4’)- Gọi 3 em trả lời câu hỏi:

H: Mỗi trẻ em đều có quyền gì? Khi bày tỏ ý kiến các em cần có thái độ như thế nào?

H: Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến của mình?

H: Nêu ghi nhớ của bài?

- GV nhận xét, ghi điểm cho HS.

3. Bài mới: (30’)Giới thiệu bài, ghi đề bài.

 HĐ 1: Tìm hiểu thông tin.
- Gọi 1 em đọc thông tin trong sách/11

- GV tổ chức cho HS Thảo luận theo nhóm bàn  tìm hiểu về các thông tin SGK/11.

- Gọi đại diện từng nhóm trình bày.

*GDSDTKNL:: Em nghĩ gì khi xem tranh và đọc các thông tin trên?

-  Theo em có phải do nghèo nên mới tiết kiệm không?

- Tổng hợp các ý kiến của HS, và kết luận: 

  Sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng như điện, nước, xăng dầu, than đá…chính là tiết kiệm tiền của cho bản thân, gia đình và đất nước.
* KNS: Tranh luận, phê phán việc lãng phí tiền của.Kĩ năng lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân.

HĐ2: Làm bài tập.
Bài tập 1: - Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu bài tập.

- GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 1.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn bày tỏ thái độ đánh giá qui ước như bài 1. giải thích lí do.

- GV yêu cầu các nhóm trình bày ý kiến,  nhóm khác nhận xét bổ sung.

  Chốt lời giải đúng : ý a,b,e là không đúng. 

- GV tổng kết khen ngợi nhóm đã trả lời đúng.

 Bài tập 2: 

 - Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu bài tập 2.

- Phát phiếu BT cho HS làm.

Việc làm tiết kiệm

Việc làm chưa tiết kiệm

- Tiêu tiền hợp lí

- Không mua sắm lung tung.

-………………………………………
- Mua quà ăn vặt.

- Thích dùng đồ mới, bỏ đồ cũ.

-………………………………………
Kết luận: - Những việc tiết kiệm là những việc nên làm, còn những việc không tiết kiệm, gây lãng phí chúng ta không nên làm.

*GDMT: Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước…trong cuộc sống hằng ngày cũng chính là một biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
- Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK/12.

4. Củng cố :(3’)
* GDTT HCM: Chúng ta phải sử dụng tiền của như thế nào?

- Nhận xét tiết học.

5.Vận dung:( 2)’ 
- Thực hiện tiết kiệm tiền của.
-  Yêu cầu HS về nhà sưu tầm các truyện, tấm gương về tiết kiệm tiền của. 
	Trật tự

  + HS lần lượt lên bảng trả lời.

+ Lớp nhận xét bạn trả lời.

- Lắng nghe, nhắc lại.

- 1 em đọc thông tin trong sách/11

Lớp đọc thầm.

- Thực hiện thảo luận theo nhóm bàn.

- Đại diện từng nhóm trình bày.

...em thấy người Nhật và người Mỹ rất tiết kiệm, còn ở Việt Nam chúng ta đang thực hiện  thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

…không phải, vì ở Mỹ và Nhật là các dân tộc cường quốc  mà họ vẫn tiết kiệm. Họ tiết kiệm là thói quen và tiết kiệm mới có nhiều vốn để giàu có.

- Theo dõi, lắng nghe.

- 1 em đọc yêu cầu.

- Lắng nghe.

- Các nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến tán thành, không tán thành ở mỗi câu.

- HS giơ bìa màu đỏ: tán thành; bìa màu xanh: không tán thành .
- Các nhóm bày tỏ ý kiến của nhóm mình, nhóm khác bổ sung.

- 1 em đọc yêu cầu.

- Thực hiện hoàn thành BT.

- Trình bày kết quả bài làm.

- Lắng nghe.

- Vài em nêu ghi nhớ.

- Chúng ta cần tiết kiệm tiền của.

- Lắng nghe.

- HS lắng nghe, ghi nhận.


Ngày soạn:  1/10/2011 

                                            Ngày giảng:Thứ  ba  ngày 4 tháng 10 năm 2011
Toán

Tiết 32: Biểu thức có chứa hai chữ
I. Mục tiêu:

-HS nhận thức được một số biểu thức đơn giản có chứa 2 chữ.

-Biết tính giá trị của một số biểu thức đơn giản có chứa 2 chữ.

II. Đồ dùng dạy học: 

· Bảng phụ.

· VBT

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ:(3’)
 - Mỗi HS tự lấy một ví dụ biểu thức có chứa 1 chữ, cho các giá trị và tự tính giá trị số của biểu thức đó.

 - 3,4 HS nêu kết quả.

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới:(30’)
1 Giới thiệu bài :

- Nêu mục tiêu tiết học.

2.Giới thiệu biểu thức có chứa 2 chữ:

- GV nêu ví dụ và treo bảng phụ( như SGK) hướng dẫn HS tự giải thích mỗi chỗ chấm chỉ số con cá do anh( em hoặc cả 2 anh em ) câu được nên ta sẽ viết số hoặc chữ thích hợp vào mỗi chỗ chấm đó

- GV vừa nêu mẫu vừa viết bảng phụ:

Anh câu được 3 con cá ( viết 3) .Em câu được 2 con cá ( viết 2 ) . Hai anh em câu ? con cá

- GV hướng dẫn HS nêu và viết tương tự vào các dòng tiếp theo 

- GV nêu tiếp : 

+Anh câu được a con cá.Em câu được b con cá. Cả hai anh em  câu được ? con cá.

*Giới thiệu a + b là biểu thức có chứa 2 chữ.

? Nêu ví dụ về biểu thức có chứa hai chữ?

- Nhận xét’ ví dụ của HS.

3 .Giới thiệu giá trị của biểu thức có chứa 2 chữ:

- Cho biểu thức a + b ,tập cho HS nêu cách tính giá trị của biểu thức với a = 3; b = 2

*Tương tự với các trường hợp còn lại

GV HD HS nêu kết luận ( SGK tr 43 ).

4. Thực hành:

*Bài 1(SGK – 42)

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn 1 phần a làm mẫu

- HS làm tương tự trong vở ô li, 1 HS làm phiếu ( bảng nhóm )

-Theo dõi, giúp HS yếu.

- Gọi HS đọc bài làm của em.

- Treo bài làm phiếu của HS và nhận xét

-GV nhận xét và chốt kết quả đúng.

? Em làm như thế nào?

* GV chốt kiến thức: thay số vào biểu thức rồi tính kết quả. Lưu ý cách trình bày.

*Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Gọi HS đọc lại biểu thức

- Yêu cầu HS thay từng trường hợp tương ứng vào biểu thức đó ( giống bài 1 ).

- HS làm bài cá nhân trong vở ô li, 3 HS làm bảng nhóm.

- Đọc bài làm của em.

- Gọi HS làm bảng nhóm trình bày bài làm của mình.

- HS dưới lớp nhận xét

? Em làm phần này như thế nào? ( phần b,c)

- HS nhận xét cách làm

- GV thống nhất kết quả.

* GV chốt: Lưu ý khi số có đơn vị đi kèm thì phải ghi đơn vị vào kết quả.

*Bài 3 :

 - GV giới thiệu biểu thức a
[image: image1.wmf]´

b và a: b

là biểu thức có chứa 2 chữ.Tính giá trị của biểu thức theo mẫu SGK.

- GV treo bảng phụ hỏi:

- Bảng có mấy cột, mấy dòng? Các dòng ,cột ấy cho ta biết gì?

- GV cùng HS phân tích mẫu

- HS làm tương tự vào vở, 3 HS lên bảng làm

- Nhận xét , chữa bài làm của bạn trên bảng

-? Con làm như thế nào?

- GV thống nhất kết quả

* GV chốt : Lưu ý xem dấu của biểu thức để làm bài cho đúng.

*Bài 4:

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự làm, 2 HS lên bảng làm

- GV cùng HS chữa bài, chốt cách tính giá trị biểu thức

?Nhận xét vị trí 2 số a và b ở biểu thức 1 với 2 số a và b ở biểu thức 2.

? Khi ta thay đổi vị trí các số hạng cho nhau thì tổng có thay đổi không?

* GV KL: khi ta đổi chỗ các số hạng cho nhau thì tổng không thay đổi.

C. Củng cố, dặn dò:(3’)
- yêu cầu HS lấy ví dụ về biểu thức có chứa 2 chữ? Giá trị?

- GV nhận xét giờ học.

-Dặn ôn bài, chuẩn bị bài sau.


	- HS tự lấy ví dụ

-HS đọc ví dụ, quan sát trên bảng phụ.

Số cá của anh

Số cá của em

Số cá của hai anh em

3

2

3  + 2

4

0

4 + 0

0

1

0 + 1

…

…

…

a

b

a + b

- HS nêu : 2 + 3 

4+ 0  ; 0 + 1...

-HS khá giỏi nêu: 

Cả 2 anh em câu được a +b con cá.

-Vài HS nhắc lại.

-HS tự lấy VD về biểu thức có chứa 2 chữ : m + n   ; 56 : g – d ...

-HS tự tính và nêu kết quả.

*Với a = 3 b = 2; thì:

a + b = 3 +2 = 5   ; 5 là một giá trị của biểu thức a+ b 

-Vài HS đọc.

1. Tính giá trị của c+d nếu:

a.  Nếu c = 10 ; d = 25  thì:

                     c + d = 10 + 25 = 35

b. Nếu c = 15cm ; d = 45cm thì : 

                  c + d = 15cm + 45cm = 60cm
- Lấy 10 thay vào c, 25 thay vào d và tính kết quả.

2. a-b là biểu thức có chứa 2 chữ. Tính giá trị của a - b nếu:

  a) a = 32 và b = 20

Nếu a = 32 và b = 20 thì biểu thức

a - b = 32 - 20 = 12

b) a=45 và b = 36

Nếu a = 45 và b = 36 thì biểu thức

a – b = 45 – 36 = 9

c) a = 18m vµ b = 10m

Nếu a = 18m và b = 10m thì biểu thức

a – b = 18m – 10m = 8m

3. a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống ( theo mẫu ).

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a x b

36

112

360

700

a : b

4

7

10

7
4. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a

300

3200

24 687

54 036

b

500

1800

63 805

31 894

a + b

800

5000

88 492

85 930

b + a

800

5000

88 492

85 930




Luyện từ và câu

Tiết 13: Cách viết tên người tên địa lí Việt Nam

I. Mục đích, yêu cầu :

- Nắm được quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam

- Biết vận dụng những kiến thức để viết đúng một số tên riêng VN.

II. Đồ dùngdạy học:

- Bản đồ có tên quận, huyện, thị xã, các danh thắng cảnh, di tích lịch sử.

III. Hoạt động dạy – học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (4’)

- Tìm từ có tiếng trung có nghĩa ở giữa và giải thích nghĩa của từ tìm được.

- Tìm từ có tiếng “trung” là một lòng một dạ và đặt câu.

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới (30’)

1. Giới thiệu bài (1’)

- Nêu mục đích yêu cầu bài học.

2. Phần nhận xét:

- HS đọc yêu cầu

- Gv viết bảng lớp, gọi HS đọc các tên riêng.

+ Tên người :Nguyễn Huệ, Hoàng Văn Thụ..

+ Tên địa lí:Trường Sơn, Sóc Trăng,….

- yêu cầu HS quan sát và nhận xét cách viết

? Các tên riêng gồm mấy tiếng?

? Các chữ cái đầu mỗi tiếng viết ntn?

? Khi viết tên người, tên địa lí VN ta cần phảI viết như thế nào?

- Kết luận: Khi viết tên riêng các chữ cái đầu cần viết hoa.

3. Phần ghi nhớ

- GV đưa bảng phụ ghi sơ đồ họ tên

? Tên người Việt Nam gồm những bộ phận nào?

* GV KL: Tên người VN thường gồm:họ, tên đệm ( tên lót), tên riêng. Khi viết ta cần chú ý phải viết hoa các chữ cái  đầu của mỗi tiếng.

4. Phần luyện tập :

*Bài 1:

- HS nêu yêu cầu

- HS tự làm VBT, 2 HS lên viết bảng lớp.

- Nhận xét

? Hãy nêu các chữ em viết hoa và các chữ không viết hoa trong bài?

? Vì sao các chữ :”khu, phường, thị xã, tỉnh”em lại không viết hoa?

* GV chốt: DT chung không viết hoa, DT riêng phải viết hoa.

*Bài 2:

- HS nêu yêu cầu

? Tỉnh em là tỉnh nào?
- HS  tự làm bài

- Chia 3 nhóm, cử 3 bạn lên thi tìm nhanh các phường , xã ở tỉnh em trong 4 phút.

- Nhận xét, nhóm nào tìm được nhiều từ hơn là nhóm thắng.

? Vì sao em lại viết hoa những chữ đó?

* GV chốt: Cách viết hoa tên địa lí VN.

                             *Bài 3 :

- HS đọc yêu cầu.
- chia nhóm, phát phiếu ghi vị trí tên các huyện, thị xã ở tỉnh Quảng Ninh cho 3 nhóm, các nhóm thảo luận làm bài.

- Đại diện nhóm trả lời.

- Nhận xét

- Gv treo bản đồ to, gọi HS lên bảng chỉ.

- Gọi HS đọc yêu cầu phần b.

? Thế nào là danh lam thắng cảnh?

? Thế nào là di tích lịch sử

? Kể tên một số danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử ở tỉnh Quảng Ninh?

- Gọi HS lên bảng viết

?Nêu cách viết.

* GV chốt:Tên địa danh Việt Nam phảI viết hoa.

C.  Củng cố dặn dò :(3’)
? Tên người và tên địa lí Việt Nam phải viết ntn?

- Nhận xét tiết học.
	- Trung thu, trung bình, trung tâm,…..

- Trung thành, trung nghĩa, trung kiên,….

- HS quan sát, thảo luận cặp đôI, nhận xét : tên người, tên địa lí được viết hoa những chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.

- Tên riêng thường gồm 1, 2 hoặc 3 tiếng trở lên.

· Các chữ cái đầu mỗi tiếng viết hoa.

- cần viết hoa chữ cáI đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó

- 2 HS đọc phần ghi nhớ

- HS quan sát

- 3 bộ phận :họ, tên đệm, tên riêng

1 . Viết tên em và địa chỉ gia đình em

Dương Công Minh.

Tổ 72 – khu Bắc Sơn – phường Cẩm Sơn – thị xã Cẩm Phả -tỉnh Quảng Ninh.

Chữ “Tổ” viết hoa vì sau dấu chấm xuống dòng.

- Vì là danh từ chung

- HS nhắc lại

2. Viết tên một số phường, xã ở tỉnh em
- Tỉnh Quảng Ninh

- Vì là tên địa danh ( Địa lý Việt Nam ).

3. Viết tên, tìm tên trên bản đồ :

a. Các quận, huyện, thị xã ở tỉnh em:

- Thị xã Uông bí, thị xã Cẩm Phả,….

- 4 HS lên bảng chỉ và nói tên

- Là những cảnh đẹp của đất nước

- Là những cái có giá trị từ xưa để lại

- Vịnh Hạ Long, núi bài Thơ, đảo Quan Lạn, chùa Phả Thiên, đền Cửa Ông,...


Kể chuyện

Tiết 7:  Lời ước dưới trăng

I. Mục tiêu:

-Dựa vào lời kể của cô và tranh minh hoạ  HS kể lại được câuchuyện: Lời ước dưới trăng

-HS  hiểu và biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện: Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người.

-GD cho HS tình cảm, sự quan tâm đến những người xung quanh.

* GDQTE: Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho con người. Không nên phân biệt đối xử.
II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ SGK.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu :
	 Hoạt đông dạy
	Hoạt đông học

	A. Kiểm tra bài cũ :(3’)
 - 2 HS kể lại câu chuyện nói về lòng tự trọng

? Nêu ý nghĩa?

- Nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới:  (30’)
1.Giới thiệu bài: 

- Nêu mục tiêu bài học.             

2.GV kể chuyện

-Lần 1:Giọng chậm rãi, nhẹ nhàng.

-Lần 2:GV kể theo tranh kết hợp giải nghĩa một số từ.

3..Hướng dẫn HS kể chuyện:

a) Kể chuyện theo nhóm:

- GV yêu cầu HS quan sát tranh, 

- Chia 4 nhóm, kể chuyện theo nhóm từng tranh.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu

b) Kể chuyện trước lớp:

-Yêu cầu HS nối tiếp nhau kể từng tranh.

- Cho HS kể toàn bộ câu chuyện.

- GV cho HS trao đổi  với các bạn về nội dung câu chuyện:

+ Cô gái mù trong câu chuyện cầu nguyện điều gì ?

+ Hành động của cô gái cho thấy cô là người như thế nào ?

+ Em hãy tìm một kết cục vui cho câu chuyện trên.(HS khá giỏi )

- Tổ chức cho HS thi kể chuyện.

- GV cho điểm.

- GV tuyên dương HS kể tốt
3.Củng cố, dặn dò:(3’)
- HS nêu ý nghĩa câu chuyện.

* GDQTE: Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho con người. Không nên phân biệt đối xử.

- Dặn HS về nhà kể chuyện cho người thân nghe.

- Chuẩn bị bài sau.
	- Hs lên bảng kể và nêu ý nghĩa câu chuyện của mình vừa kể.

-HS lắng nghe.

-HS kết hợp nghe kể và quan sát tranh minh hoạ truyện.

-HS làm việc theo nhóm đôi: kể từng đoạn câu chuyện theo tranh sau đó kể toàn bộ câu chuyện. Kể xong HS trao đổi về nội dung câu chuyện theo yêu cầu 3

- 4 HS nối tiếp nhau kể theo ND từng bức tranh.

- 2,3 nhóm ( nhóm 4 HS ) kể toàn bộ câu chuyện 

...... cho bác hàng xóm khỏi bệnh.

..... cô là người nhân hậu sống vì người khác.

- HS tự suy nghĩ và nêu

3 HS thi kể cả câu chuyện.

-Lớp theo dõi nhận xét theo các tiêu chí đã nêu


Lịch sử
Tiết 7: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãng đạo (năm 938)
I. Mục đích, yêu cầu
Học xong bài này, HS biết:

- Vì sao có trận Bạch Đằng

- Kể lại được diễn biến chính của trận Bạch Đằng.

- Trình bày được ý nghĩa của trận Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc.

II. Đồ dùng dạy học


- Hình trong SGK phóng to.


- Bộ tranh vẽ diễn biến Bạch Đằng.


- Phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (4’)

? Nờu nguyờn nhõn cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

? Nờu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa?

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới(30’)
1. Giới thiệu bài (1’)

2. Cỏc hoạt động

a. Hoạt động 1: Làm việc cỏ nhõn

- GV phát phiếu học tập

- HS làm

+ HS nêu kết quả bài làm

+ 3 HS giới thiệu một số nét về tiểu sử Ngô Quyền.

b. Hoạt động 2: Làm việc cá nhân

- HS đọc thầm “Sang đánh nước ta. . .hoàn toàn thất bại”

? Cửa sộng Bạch Đằng nằm ở cửa sông nào? địa phương nào? Quân Ngô Quyền đã dựa vào thuỷ triều để làm gì?

? Trận đánh diễn ra như thế nào?

? Kết quả trận đánh ra sao?

- 3-4 em thuật lại diễn biến trận Bạch Đằng

c. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp

- Sau khi đánh tan quân Nam Hán Ngô Quyền đã làm gì? Điều đó có ý nghĩa như thế nào?

C.  Củng cố, dặn dò(3’)
- GV chốt nội dung

- 2-3 em nhắc lại

- Nhận xét tiết học

- Về học thuộc ghi nhớ, trả lời câu hỏi cuối SGK

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS trả lời

1. Nguyên nhân:

- Đánh dấu x vào ô trống trước những thông tin đúng về Ngô Quyền.

+ Ngô Quyền là người Đường Lâm (Hà Tây) x

+ Ngô Quyền là con rể của Dương Đình Nghệ.

+ Ngô Quyền chỉ huy quân ta đánh quân Nam Hán x
+ Trước trận Bạch Đằng Ngô Quyền lên ngôi vua 
2. Diễn biến
- Cửa sông Bạch Đằng nằm ở Quảng Ninh.

- Để đóng cọc nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng rồi nhử quân giặc vào bãi cọc rồi đánh tan quân xâm lược.

3. ý nghĩa
- Mùa xuân năm 939 Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cô loa. Đất nước được độc lập sau hơn một nghìn năm bị phong kiến phương Bắc Đô hộ

- Phần “Ghi  n hí “


Ngày soạn:  2/10/2011 

                                            Ngày giảng:Thứ  4  ngày 5 tháng 10 năm 2011
                  Toán
TiÕt 33: Tính chất giao hoán của phép cộng
I. Mục tiêu:

    Giúp HS:

- Chính thức nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.

-Bước đầu sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong một số trường hợp đơn giản.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ ;(5’)
 - Goi HS lên bảng làm  bài

- Nhận xét, cho điểm

B .Bài mới:(32’)
1 Giới thiệu bài

- Nêu mục tiêu bài học

2 Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng
- GV treo bảng phụ (như SGK). 

Với a =20  b =30 ;    a = 350  b = 250

              a = 1208   b = 2764

- Cho HS so sánh 2 tổng của từng giá trị a, b

*Kết luận :   a + b = b + a

-Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng như thế nào?

- GV nêu : Đó chính là tính chất giao hoán của phép cộng.
3.Thực hành:   

*Bài 1:

- HS đọc yêu cầu

- GV ghi bảng các phép tính

- GV cho HS nhận xét : căn cứ vào phép cộng ở dòng trên nêu kết quả phép cộng ở dòng dưới.( dựa vào tính chất giao hoán của phép cộng)

*Bài 2:

-Bài yêu cầu làm gì?

- Gợi ý HS dựa vào tính chất giao hoán của phép cộng để làm.

-Nhận xét, chốt kết quả đúng.

*Bài 3:
Yêu cầu HS tự làm bài rồi chữa bài.

-GV kết hợp cho HS giải thích sự lựa chọn của mình.

3.Củng cố, dặn dò:(3’)
-1 HS nhắc lại tính chất giao hoán của phép cộng.

- GV nhận xét giờ học.


	Tính giá trị của biểu thức :

         341 -  h x p  với h = 45; p = 2

+Nếu h = 45; p = 2 thì biểu thức 

341 – h x p = 341 – 45 x 2 

                   = 341 – 90

                   = 251

-HS quan sát bảng, lần lượt tính giá trị của 

a + b và b + a trong từng trường hợp cụ thể.

a + b= 20 + 30= 50; b+ a= 30 + 20 =50

a + b = 50; b + a = 50  nên: a+b = b+a.....

-HS làm nháp và nêu kết quả với các trường hợp còn lại.

- Giá trị của a + b và b + a luôn luôn bằng nhau.

-...tổng không thay đổi.

-Vài HS nhắc lại.

1.

-Nhiều HS nêu  miệng kết quả và nêu cách tính.

a.  468 + 397 = 847

       397 + 468 = 847

2.

-HS đọc yêu cầu của bài.

Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm.

-HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài.

b.       m + n = n + m

     84 + 0 = 0 + 84

          a + 0   = 0 + a = a 

-HS làm vào VBT, báo cáo kết quả và giải thích cách so sánh giá trị 2 biểu thức.

-Lớp nhận xét, so sánh kết quả.

VD : 2975 + 4017 ....... 4017 + 3000

Vì cả 2 biểu thức đều có 4017 nhưng 

2975 < 3000 nên

 2975 + 4017 <4017 + 3000




Tập đọc                              

TiÕt 14: Ở vương quốc tương lai
I. Mục đích, yêu cầu

Học xong bài này, HS biết:

- Biết đọc trơn, trôi chảy đúng với một văn bản kịch.

- Hiểu ý nghĩa của màn kịch: ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, ở đó trẻ em là những nhà phát minh giàu trí sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.

* GDQTE: ước mơ của các bạn nhỏ về một cuốc sống đầy đủ, hạnh phúc.

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

-  Gọi 3 HS đọc bài :” Trung thu độc lập”

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài

- Nêu ý chính của bài?

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới (30’):
1. Giới thiệu bài (1’)

- Giới thiệu qua tranh minh họa.

2. Luyện đọc và tìm hiểu  màn 1: Trong công xưởng xanh
a. Luyện đọc 

- GV đọc mẫu màn kịch

+ HS quan sát tranh minh hoạ- GV giới thiệu các nhân vật

- GV chia đoạn HS đọc nối tiếp lần 1

    +câu HS đọc sai

    + Sửa ngắt , nghỉ.

- Đọc thầm chú giải

- Đọc nối tiếp lần 2 kết hợp giải nghĩa từ

- Đọc theo nhóm bàn

b. Tìm hiểu màn 1:

- HS đọc thầm màn 1

? Tin-tin và mi-tin đến đâu gặp những ai?

? Vì sao ở đó có tên là Vương quốc Tương lai?

? Các bạn nhỏ ở công xưởng xanh sáng chế ra những gì?

? Các phát minh ấy thể hiện ước mơ gì của con người?
* Không hỏi câu  3,4 SGK còn thời gian rèn đọc diễn cảm cho HS

- ý chính của màn 1?

c. Đọc diễn cảm:

- Nêu giọng đọc?

- Gọi HS đọc phân vai

- Nhận xét, cho điểm động viên

3. Luyện đọc và tìm hiểu màn 2:

Trong khu vườn kì diệu

a. Luyện đọc

- GV đọc mẫu

- Chia đoạn.

- HS đọc nối tiếp lần 1kết hợp sửa phát âm, ngắt , nghỉ cho HS

- HS đọc thầm chú giải

- Đọc nối tiếp lần 2 kết hợp giải nghĩa từ

- Đọc theo nhóm bàn

b. Tìm hiểu màn 2:

- HS đọc thầm màn 2

- ý chính màn 2?

? Nêu ý nghĩa của bài?

c. Luyện đọc diễn cảm : 12’
? Nêu giọng của các nhân vật?

- HS đọc theo nhóm-phân vai HS

- Các nhóm thi đọc- nhận xét
C. Củng cố dặn dò:(3’)
*GDQTE:  Vở kịch nói lên điều gì?

- Nhận xét tiết học 

-Về nhà đọc bài, học ý chính- C.b bài sau.
	- 3 HS đọc bài và trả lời câu hỏi SGK

- Nhận xét

Màn 1: 

+ Đoạn 1: Năm dòng đầu

+ Đoạn 2: Tám dòng tiếp theo

+ Đoạn 3: Còn lại

1. Những phát minh của các bạn nhỏ thể hiện mơ ước của con người.
- Đến vương quốc Tương lai gặp những bạn nhỏ sắp ra đời.

- Vì những người sống ở vương quốc này hiện nay vẫn chưa ra đời.

- HS quan sát trạnh TLCH

+ Vật làm con người hạnh phúc

+ Ba mươi vị thuốc trường sinh

+ Một loại ánh sáng kì lạ.

+ Một cái máy biết bay trên không như một con chim. . .

- Được sống hạnh phúc, sống lâu, sống trong môi trường tràn đầy ánh sáng chinh phục được vũ trụ.

Màn 2: 

+ Đoạn 1: 6 dòng đầu

+ Đoạn 2: 6 dòng tiếp

+ Đoạn 3: Còn lại

2.Những trái cây kì lạ ở Vương quốc Tương Lai
- HS phát biểu .  

 Qua bài ta thấy ước mở của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, ở đó trẻ em là những nhà phát minh giàu trí sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.

- ước mơ của các bạn nhỏ về một cuốc sống đầy đủ, hạnh phúc.




Tập làm văn

Tiết 13:Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
I. Mục đích, yêu cầu

- Dựa trên hiểu biết về đoạn văn, HS tiếp tục luyện tập xây dựng hoàn chỉnh các đoạn văn của một câu chuyện gồm nhiều đoạn (đã cho sẵn cốt truyện)

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ Ba lưỡi rìu

- Tranh minh họa truyện “ Vào nghề”

- Phiếu ghi sẵn nội dung từng đoạn, có phần để trống cho HS làm bài.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	Hoạt đông dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- 1 HS kể lại chuyện :“Ba lưỡi rìu”

- HS dưới lớp đặt câu hỏi cho bạn trả lời

- Nhận xét , cho điểm.

B. Bài mới (30’)
1. Giới thiệu bài (1’)

-Nêu yêu cầu tiết học.

2. Hướng dẫn làm bài tập

* Bài 1:

- HS đọc yêu cầu đề bài

- GV treo tranh 

? Bức tranh minh hoạ cho chuyện gì?

- Gọi HS đọc bài”Vào nghề”

- HS thảo luận cặp đôi. Nêu các sự việc chính trong cốt truyện trên.

- 2-3 HS nêu các sự việc chính

 - GV chốt lại

 *Bài 2:

- HS đọc yêu cầu bài

- 4 HS nối tiếp nhau đọc 4 đoạn chưa hoàn hỉnh.

- GV hướng dẫn HS làm 1 phần đầu cả lớp.

- Chia làm 3 tổ, phát phiếu và bút dạ cho từng tổ,  mỗi tổ hoàn chỉnh một đoạn(2,3,4)

- 3 tổ dán phiếu, đại diện từng tổ trình bày bài làm của tổ mình.

- Các tổ khác nhận xét, bổ sung.

- GV chỉnh sửa lỗi dùng từ, lỗi về câu cho từng tổ.

- HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh.

C. Củng cố dặn dò:(3’)
-  củng cố nội dung. Nhận xét tiết học

- về hoàn thành bài, - Chuẩn bị bài sau.

	- HS lên bảng kể và trả lời câu hỏi của các bạn về nội dung bài.

1. Đọc cốt truyện sau:

Vào nghề
1. Va-li-a mơ ước trở thành diễn viên xiếc biểu diễn tiét mục phi ngựa đánh đàn.

2. Va-li-a xin được học nghề ở rạp xiếc và được giao việc quét dọn chuồng ngựa.

3. Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn.

4. Sau này Va-li-a trở thành diễn viên giỏi như em hằng mơ ước.

2. Viết hoàn chỉnh một đoạn còn thiếu:

  Ví dụ :  Đoạn 1:

- Mở đầu : Nô-en năm ấy, cô bé Va-li-a 11 tuổi được bố mẹ đưa đi xem xiếc.

- Diễn biến : Chương trình xiếc hôm ấy tiết mục nào cũng hay, nhưng Va-li-a thích nhất tiết mục cô gái xinh đẹp vừa phi ngựa vừa đánh đàn. Cô gái phi ngựa thật dũng cảm.

  Cô không nắm cương ngựa mà một tay ôm cây đàn măng-đô-lin, tay kia gảy lên những âm thanh rộn rã. Tiếng đàn của cô mới hấp dẫn lòng người làm sao. Va-li-a vô cùng ngưỡng mộ cô gái tài ba đó.”


Khoa học

TiÕt 13: Phòng bệnh béo phì
I. MỤC TIÊU
Nêu cách phòng bệnh béo phì:

+ Ăn uống hợp lí, điều độ, ăn chậm, nhai kĩ. 

+ Năng vận động cơ thể, đi bộ và luyện tập TDTT.

II. CHUẨN BỊ
:

+ GV : Tranh minh họa. Phiếu học tập.

+ HS  :  Xem trước nội dung bài. 

III. KNS ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

- Kĩ năng giao tiếp.

- . Kĩ năng ra quyết định.

_ Kĩ năng kiên định.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động giáo viên   
	Hoạt động học sinh 

	1. Ổn định :(2’) hát

2. Bài cũ  (3’): “ Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng.”

H: Nêu nguyên nhân gây ra bệnh còi xương, suy dinh dưỡng?

H: Nêu tên và cách phòng bệnh do thiếu chất dinh dưỡng.?

H. Nêu ghi nhớ.?

- Nhận xét, ghi điểm cho HS.

3.Bài mới: (30’)
- Giới thiệu bài- Ghi đề.

HĐ1 : Tìm hiểu về bệnh béo phì.

 Mục tiêu: - Nhận dạng béo phì ở trẻ em.

                 - Nêu được tác hại của bệnh béo phì.

- Tổ chức cho Hs hoạt động nhóm. Phát phiếu học tập.

- Dựa vào nội dung SGK để hoàn thành bài tập
* KNS: Kĩ năng giao tiếp hiệu quả.
1. Dấu hiệu nào không phải là bệnh béo phì:

a- Có những lớp mỡ quanh đùi, cánh tay trên, vú và cằm. 

b- Mặt với hai má phúng phính.

c- Cân nặng trên 20% hoặc trên số cân trung bình so với với chiều cao và tuổi của bé.

d- Bị hụt hơi khi gắng sức.

2. Người béo phì thường mất sự thoải mái trong cuộc sống: (Chọn ý đúng nhất )
a) Khó chịu về mùa hè.

b) Hay có cảm giác mệt mỏi chung toàn thân.

c) Hay nhức đầu buồn tê ở hai chân.

d) Tất cả những ý trên đều đúng.

3. Người béo phì thường giảm hiệu suất lao động và sự nhanh nhẹn trong sinh hoạt: (Chọn ý đúng nhất )
a) Chậm chạp

b) Ngại vận động

c) Chóng mệt mỏi khi lao động

d) Tất cả những ý trên đều đúng.

4. Người bị béo phì có nguy cơ bị: (Chọn ý đúng nhất )
a) Bệnh tim mạch.

b) Huyết áp cao.

c) Bệnh tiểu đường

d) Bị sỏi mật.

e) Tất cả các bệnh trên đều đúng.

- Yêu cầu  đại diện nhóm trình bày trước lớp, các Hs khác nhận xét và bổ sung ý kiến.

GV chốt:  Đáp án:

Câu 1: b
   Câu 2: d     Câu 3: d.           Câu 4: e
HĐ2 : Tìm hiểu về nguyên nhân và cách phòng bệnh béo phì.

Mục tiêu: Nêu được nguyên nhân và cách phòng bệnh béo phì.

- Gv đưa các câu hỏi và yêu cầu  Hs đọc. Yêu cầu Hs suy nghĩ trả lời dựa vào tranh và nội dung SGK. 

H: Nêu nguyên nhân gây ra bệnh béo phì?

H: Nêu cách đề phòng bệnh béo phì?

Kết luận:

1. Nguyên nhân:- Do ăn quá nhiều, hoạt động quá ít nên mỡ trong cơ thể bị tích tụ ngày càng nhiều gây béo phì.

2. Cách đề phòng: -Ăn uống hợp lí, rèn luyện thói quen ăn uống điều độ, ăn chậm, nhai kĩ.

- Năng vận động cơ thể, đi bộ và luyện tập thể dục thể thao..

* GDQTE: Trẻ em có quyền được chăm sóc sức khoẻ.
* KNS: Kĩ năng ra quyết định, kĩ năng kiên định.

 4.Củng cố :(2’)
 - Gọi  HS đọc phần kết luận.

-  Giáo viên nhận xét tiết học.- Liên hệ giáo dục.

5 Dặn dò: (1’)- Xem lại bài và chuẩn bị bài mới.


	hát

-3Hs lên bảng

- Lắng nghe và nhắc lại .

+ Thảo luận nhóm bàn.

+ Thực hiện quan sát tranh trong SGK và trình bày các: Dấu hiệu của bệnh béo phì và tác hại của bệnh béo phì.

Thư kí ghi lại kết quả thảo luận.

- Các nhóm cử đại diện trình bày các nội dung. 

Các nhóm khác theo dõi và nhận xét, bổ sung cho

 hoàn chỉnh.

- 2 em nhắc lại lời giải đúng.

- 2-3 HS trả lời dựa trên kết quả của phiếu BT.

- 2 HS nêu yêu cầu của hoạt động 

- Lần lượt trình bày, mời bạn nhận xét, bổ sung.

- Nhắc lại nguyên nhân và cách đề phòng.

- 2 em đọc.

- Lắng nghe, ghi nhận.




Ngày soạn:  3/10/2011 

                                        Ngày gi¶ng:Thø  năm  ngày 6 tháng 10 năm 2011
( Nghỉ tổ trưởng)
Ngày soạn: 4 /10/2011 

                                           Ngày giảng:Thứ  6  ngày 7 tháng 10 năm 2011
Toán

Tiết 33:  Tính chất giao hoán của phép cộng

1. Mục tiêu:  Giúp học sinh:

     - Chính thức nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.

     - Bước đầu sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong một số trường hợp đơn giản. 

 2. Đồ dùng dạy học:

    - Sgk, Vbt.

    - Bảng phụ.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Tg

5’

1’

15’

6’

7’

4’

5’
	     Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Chữa bài tập 4. Sgk

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: Trực tiếp

2. Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.

- Gv kẻ sẵn bảng như trong Sgk.

- Yêu cầu hs tính giá trị của biểu thức a + b với a, b là số bất kì.

- Yêu cầu hs tự so sánh.

* Kl: a + b = b +a. 

 Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
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 Đó là tính chất giao hoán của phép cộng.

3. Thực hành:
Bài tập 1:

- Yêu cầu hs áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: đổi 

chỗ các số hạng trong một tổng.

- Gv hướng dẫn mẫu:

25 + 19 + 5 = (25 + 5) + 19 

= 30 + 19

= 49

Bài tập 2:
- Yêu cầu hs tìm cách làm thuận tiện và nhanh nhất.

- Gv lưu ý: Đổi chỗ các số hạng để tính tổng 2 số tròn trăm, tròn chục,...

- Gv theo dõi, uốn nắn giúp đỡ học sinh.

- Gv nhận xét, chữa bài.

Bài tập 3:
Gv yêu cầu hs làm bài.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu tính chất giao hoán của phép cộng ?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà làm bài tập 1, 2. Sgk

- Chuẩn bị bài sau.


	     Hoạt động của học sinh

- 1 hs chữa bài.

- Lớp nhận xét.

- Hs quan sát và đọc bảng.

- Hs tính và so sánh.

       a = 20, b = 30 

thì a + b = 20 + 30 = 50.

     b + a = 30 + 20 = 50

- Hs tự làm với các phần khác

- Hs nhắc lại.

- Hs phát biểu

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs theo dõi

- Hs tự làm

- Hs chữa bài

Đáp án:

a,  72 + 9 + 8 = (72 + 8) + 9 

                      = 80 + 9 = 89;

b,  48 + 26 + 4 = 48 + (26 + 4)

                       = 48 + 30 = 78;

c,  85 + 99 + 1 = 85 + (99 +1)

                       = 85 + 100 = 185

d, 67 + 98 + 33 = (67 + 33) + 98 

                          = 100 + 98 = 198

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs nêu cách làm bài

- Hs tự làm bài

- Hs chữa bài, nhận xét.

Đáp án:

a, 145 + 86 + 14 + 55 

= (145 + 55) + (86 + 14) 

= 200 + 100 

= 300.

b, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 + 8 + 9 =

(1 +9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (6 +4) + 5

= 10 
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4 + 5 

= 45.

- Hs quan sát và nối tiếp nói về giờ ở từng đồng hồ.


Tập làm văn
Tiết 14: Luyện tập phát triển câu chuyện

1. Mục tiêu: 

    - Biết cách chuyển thể từ lời đối thoại trực tiếp sang lời văn kể chuyện.

    - Dựa vào đoạn kịch Yết Kiêu để kể lại câu chuyện theo trình tự không gian

    - Biết dùng từ ngữ chính xác, sáng tạo, lời kể hấp dẫn sinh động.

II .Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

  -Tư duy áng tạo, phỏng đoán trước.
  -Thể hiện sự tự tin.

 -Hợp tác
III. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ.

- Vbt.

VI. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Tg

 5’

 1’

12’

14’

5’
	       Hoạt động của giáo viên 

A. Kiểm tra bài cũ: 

- Đọc bài ở V​ương quốc T​ương Lai theo trình tự không gian ?

Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp

2. H​​ướng dẫn làm bài tập:  

Bài tập 1

- Gv yêu cầu hs đọc phân vai đoạn kịch. Gv nhắc hs lời các nhân vật:

+ Cảnh 1 có những nhân vật nào ?

+ Cảnh 2 có những nhân vật nào ?

+ Yết Kiêu xin cha điều gì ?

+ Yết Kiêu là ng​ười nh​ư thế nào ?

+ Cha Yết Kiêu là ng​ời nh​ thế nào ?

- Những sự việc trong hai cảnh diễn ra theo trình tự nào ?
Bài tập 2

- Gv yêu cầu hs đọc yêu cầu bài.

+ Bài yêu cầu kể chuyện theo trình tự nào ?

L​u ý hs có thể đảo lộn về thời gian mà câu chuyện vần hấp dẫn, cuốn hút.

+ Muốn giữ lại lời đối thoại quan trọng ta làm nh​ư thế nào ?

+ Nên giữ lại những lời đối thoại nào trong câu chuyện ?

- Gv nhận xét, chuyển mẫu 1câu:

Đoạn 2:

Thấy Yết Kiêu xin đi đánh giặc, nhà vua rất mừng bảo chàng nhận lấy một loại binh khí mà chàng thích.

- Gv cùng hs nhận xét, bình chọn bạn kể hay nhất.

5. Củng cố, dặn dò:

- Khi chuyển lời nói từ trực tiếp sang gián tiếp ta làm ntn ?

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà hòan thiện bài làm trên lớp.

- Chuẩn bị bài sau.


	        Hoạt động của học sinh

- 1 hs phát biểu ý kiến.

- Lớp nhận xét.

- 4 hs đọc phân vai

- Lớp theo dõi

- Cha và Yết Kiêu

- Yết Kiêu và vua

- xin đi đánh giặc

- Căm thù giặc sâu sắc, quyết tâm đánh thắng kẻ thù ...

- Yêu n​ước, gạt bỏ hoàn cảnh khó khăn riêng động viên con.

- Thời gian.

+ Giặc Nguyên sang xâm l​ược, Yết Kiêu xin cha ... Yết Kiêu đến kinh đô ...

- 2 hs đọc yêu cầu bài.

- Trình tự không gian

-  Đặt lời đối thoại sau dấu 2 chấm trong ngoặc kép.

- “Cha ơi, n​ước mất ..

- “Để dùi thủng chiến thuyền

- 1 hs làm mẫu.

- Hs lắng nghe

- Hs tự làm bài.

- 1 hs làm giấy khổ to.

- Lớp đọc bài làm của mình (từng đoạn, cả truyện), nhận xét bài trên bảng.

- 2 hs trả lời


Khoa học

Tiết 13:  Môt số bệnh lây qua đường tiêu hoá

1. Mục tiêu:  

   - Kể tên một số bệnh lây qua đư​​ờng tiêu hoá.

   - Nêu nguyên nhân và cách đề phòng.

   - Có ý thức giữ gìn vệ sinh và vận động mọi ng​​ười xung quanh.

II .Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

-Kĩ năng tự nhận thức:Nhận thức về sự nguy hiểm của bệnh lây qua đường tiêu hoá.

Kĩ năng giao tiếp hiệu quả:Trao đổi ý kiến các thành viên của nhóm,với gia đỡnh và cộng đồng về các biện phỏp phũng bệnh lõy qua đường tiêu hoá.

III. Đồ dùng dạy học:

   - Sgk, Vbt.

IV. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Tg

 5’

2’

10’

8’

6’

4’
	  Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Kể tên các bệnh do thừa chất dinh d​​ưỡng ? Nêu cách đề phòng bệnh do thừa chất dinh d​​ưỡng ?

Gv nhận xét, ghi điểm

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  Trực tiếp
2. Nội dung:

             Hoạt động 1:

Kể tên bệnh lây qua đư​​ờng tiêu hoá. 

*Mục tiêu: Kể tên 1 số bệnh lây qua đư​​ờng tiêu hoá và nhận được mối nguy hiểm của nó.

* Cách tiến hành:

Gv yêu cầu hs thảo luận:

- Bạn nào đã từng bị đau bụng hay tiêu chảy ? Khi đó em cảm thấy như​​ thế nào ?

- Kể tên các bệnh lây qua đư​​ờng tiêu hoá mà em biết ?

- Yêu cầu hs nói về triệu trứng 

các bệnh đó ?

- Gv cung cấp cho học sinh: Tiêu chảy: đi ngoài, phân lỏng, cơ thể bị mất n​​ước và muối.

Tả: Gây ra đi ỉa chạy nặng, nôn mửa, mất nước, ...

Lị: đau bụng quặn, đi ngoài nhiều,..

- Các bệnh lây qua đư​​ờng tiêu hoá nguy hiểm như​​ thế nào ?

Hoạt động 2: Cách đề phòng
* Mục tiêu: Nêu n/nhân và cách đề phòng 1 số bệnh lây qua đường tiêu hoá.

* Cách tiến hành:

Bc.1: Gv chia nhóm, yêu cầu thảo luận.

- Chỉ & nói về n/d từng tranh ?

- Việc làm nào dễ lây bệnh qua tiêu hoá ?

- Nêu n/nhân & cách đề phòng ?

Bc. 2: Gv giúp hs hoàn thiện câu trả lời

Hoạt động 3:

Vẽ tranh cổ động.

* Mục tiêu: Có ý thức vệ sinh

 phòng bệnh và vận động mọi ng​​ười thực hiện.

* Cách tiến hành:

Bc 1: Gv tổ chức cho học sinh vẽ tranh theo nhóm.

Bc 2: Gv theo dõi, h​​ướng dẫn các em còn lúng túng.

3.Vận dụng:

- Nêu cách phòng bệnh lây qua 

đ​ường tiêu hoá ?

- Nhận xét giờ học.
	   Hoạt động của giáo viên

- 2 hs trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Hs nghe phổ biến mục tiêu

- Hs làm việc cả lớp

+ đau bụng, mệt, khó chịu.

+ tả, lị.

- Hs phát biểu

- Lớp bổ sung

- Có thể gây chết ngư​​ời

- Làm việc theo nhóm

- Hs làm việc theo nhóm 6 em.

- Hs quan sát tranh, theo dõi Sgk và thảo luận.

- Đại diện hs báo cáo, lớp nhận xét.

- Thảo luận để vẽ tranh cổ động.

- Hs làm việc

- Hs tr​ng bày sản phẩm, đại diện hs thuyết minh cho tranh của mình.

- 2 học sinh trả lời.




Sinh hoạt:( ATGT)

Bài 4:  LỰA CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN

I.Mục tiêu: HS biết:


- Biết con đường an toàn và con đường đi không an toàn


- Biết lựa chọn con đường an toàn để đi.


- Cách tham gia giao thông trên những con đường.

II. Đồ dùng dạy và học: Tranh ảnh con đường an toàn và chưa an toàn

III. Hoạt động trên lớp


A. Kiểm tra: 

Khi đi xe đạp ngoài đường cần thực hiện những quy định gì?

B. Giới thiệu bài: 

Lựa chọn đường đi an toàn
C. Phát triển bài:

	Hoạt động của Giáo Viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Con đường an toàn
- Để tham gia giao thông an toàn thì con đường phải thế nào?

- Đường thế nào là đường an toàn?

2.Con đường chưa an toàn

- Con đường thế nào là chưa an toàn?

- Khi tham gia giao thông cần chọn con đường thế nào?
	- Con đường phải đảm bảo an toàn cho con người tham gia giao thông.

- HS quan sát ảnh con đường an toàn trả lời.

+ Là đường thẳng bằng phẳng, có kẻ phân chia làng đường, có biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu, vạch người đi bộ qua đường.

- Lòng đường hẹp, xe cộ chạy hai chiều, vỉa hè hẹp, nhiều vật cản.

- Khi tham gia giao thông cấn chọn con đường an toàn để đi


                                                                                 Kiểm tra ngày    tháng  10  năm 2011

                                                                                          TMCM
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